Chương III: kỹ thuật ghi âm cd

3-1. Tổng quát về CD:

3-1-1.  Khía niệm  về CD:

     Compact Disc là thiết bị lưu trữ âm thanh dưới dạng số (các mức 0/ 1). Các thông tin này được tạo ra từ các tín hiệu liên tục: âm thanh, nhạc điệu, tiếng nói...sau khi đã được rời rạc hoá theo thời gian.

     Các tín hiệu số được lưu trữ trên đĩa dưới dạng các pit ( hố) và Plat ( mặt phẳng)

Khi đọc người ta dùng 1 chùm tia laser đi qua hệ thống thấu kính. Tia laser sẽ hội tụ trên bề mặt của đĩa, ánh sáng phản hồi qua hệ thống thấu kính đưa đến các diode nhận tuỳ theo khi tia laser đọc là Pit hay Plat mà đầu ra của các diode nhận sẽ có các mức 0/ 1. Tín hiệu này được khuếch đại, xử lý và biến đổi D/ A thành tín hiệu tương tự cấp ra ngõ ra.

3.1.2. Phân loại:

Trong thực tế người ta chia ra các loại máy CD sau:

· Máy CD gia đình ( Home CD Player ), sử dụng điện lưới, có bộ phận nạp đĩa tự động và có thể phát được nhiều đĩa.

· CD dùng trên xe hơi, thường dùng trên xe hơi kết hợp với Radio Cassette

· Máy CD xách tay

3.1.3. Đặc điểm máy CD:
· Chất lượng âm thanh ở đầu ra của máy CD cao hơn rất nhiều so với máy ghi âm dùng analog hoặc ghi âm cơ học.

· Dải động có thể dạt tới 90 dB

· Đặc tính tần số bằng phẳng

· Độ phân cách 2 kênh tốt

· Hệ số méo nhỏ (0,004%)

· Âm thanh không bị rú rít

3.2.  Cấu trúc đĩa CD:

3.2.1.  Cấu tạo: 

Đĩa Compact là 1 tấm phẳng, tròn có đường kính 120mm dược cấu tạo từ Poli carbonat. Phần tâm của đĩa có lỗ tròn 15mm.

Phần trong suốt tiếp theo có đường kính 26-33mm gọi là vùng kẹp đĩa dùng để kẹp đĩa trên bàn xoay.

Phần lớn nhất đường kính (146 – 117)mm ghi các thông tin. Trong đó vùng trong cùng,vùng dẫn nhập (Read in) nơi lưu trữ các bảng nội dung của đĩa bao gồm thời gian quét, số bản nhạc, thời gian dành cho mỗi bản nhạc.

Vùng ngoài cùng rộng khoảng 1mm được gọi là vùng dẫn xuất ( Read out) chứa thông tin kết thúcchế độ phát ( End of play)
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Vùng ở giữa Read in và Read out chứa các nội dung của bản nhạc

      Các tín hiệu được ghi trên đĩa dưới dạng các hố ( Pit) có chiều dài khác nhau: 

+ Pit ngắn nhất có chiều dài 0,87(m ( bằng 3T)

+ Pit dài nhất có chiều dài 3,18 (m  ( bằng 11T)

+ Bề rộng của mỗi Pit 0,5 (m

+ Khoảng cách giữa 2 track 1,6 (m                       
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+ Tốc độ quay của đĩa: Từ 500 vòng/ phút đến 200 Vòng/ phút khi đầu đọc đọc từ trong ra ngoài.

3.3. Xử lý tín hiệu âm thanh để ghi lên đĩa

3.3.1. Sơ đồ khối việc xử lý tín hiệu âm thanh trước khi ghi lên đĩa: ( Hình 3-1)
3.3.2.  Nhiệm vụ các khối:


a) Biến đổi A/D: 

    Gồm các công đoạn sau: Lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá

Lấy mẫu: Là quá trình gián đoạn hay rời rạc hóa tín hiệu theo thời gian. Trong CD tín hiệu âm thanh được lấy mẫu với tần số lấy mẫu 44,1KHz. Theo định lý lấy mẫu 
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flm  > 2fmax. Tần số lấy mẫu đóng vai trò rất quan trọng trong phương pháp lấy mẫu, nếu tần số lấy mẫu không phù hợp sẽ dẫn đến hiện tượng chồng phổ tín hiệu.
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Hình 3-1: Sơ đồ khối xử lý tín hiệu âm thanh trước khi ghi lên đĩa
Lượng tử hoá: Khi công việc lấy mẫu đã hoàn tất sẽ tiếp đến công việc lượng tử hoá. Mỗi giá trị đã được lấy mẫu được đổi thành 1 giá trị tương ứng gián đoạn theo thời gian   ( lượng tử hoá). Trục biên độ càng chia nhỏ thì độ chính xác của quá trình lấy mẫu càng cao.

Mã hoá: Biến các giá trị đã được lượng tử hoá thành các số nhị phân. Trong CD người ta dùng mã hoá 16 bít.

Ví dụ: 
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	Lấy mẫu
	t0
	t1
	t2
	T7



	Trị số
	3
	2
	1
	4



	Mã bit
	00000011
	00000010
	00000001
	00000100




b) Định dạng khung (Frame)

Một tín hiệu đã được mã hoá với 16 bít được gọi là “ từ dữ liệu mẫu” ( Sample data word) và được phân làm 2 gồm thành phần 8 bít cao và 8 bit thấp. Cả 2 đều được gọi là ký tự biểu tượng ( Symbol word). Một khung bao gồm 6 từ dữ liệu mẫu cho kênh phải  

( R) và 6 từ dữ liệu cho kênh trái ( L), nghĩa là tổng cộng 24 ký tự biểu tượng và được minh hoạ như sau:

	L0
	R0
	L1
	R1
	L2
	R2
	L3
	R3
	L4
	R4
	L5
	R5

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
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c) Sửa lỗi: ( Error Correction)

Tín hiệu sau khi định dạng khung phải được mã hoá và sửa lỗi vì các lý do sau:

+ Trong quá trình mã hoá có thể tín hiệu bị sai.

+ Tromng quá trình ghi / đọc bụi bẩn, trầy xước ... dẫn đến không thể kiểm soát được lỗi này người ta đưa thêm vào khung các mã sửa sai gọi là mã cân bằng hay phần tử cân bằng. Mã cân bằng P phải thoã mãn điều kiện sau: 

        A+B+C+D+P = 0
(1)

        A+2B+3C+4D+Q = 0
(2)

Trong đó ABCD là dữ liệu gốc, PQ là tác nhân cân bằng.

Giả sử tín hiệu được tái tạo tương ứng là A’ B’ C’ D’ P’ Q’ thoã mãn phương trình trên. Tuy nhiên khi có lỗi xảy ra kết quả sẽ không thoã mãn và sẽ khác 0.




S0 = A’ + B’ + C’ + D’ + P’ 

(3)




S1 = A’ + 2B’ + 3C’ + 4D’ + Q

(4)

S0 và S1 gọi là hội chứng ( syndrome ) nghĩa là nhóm các triệu chứng mà khi tổng hợp lại sẽ tìm ra một điểm lỗi nào đó. Người ta sẽ xác định lỗi nhờ S0  và S1 

Khi các hội chứng  S0  và S1 hình thành mối quan hệ S0 = S1 = 0 



( Không có lỗi xảy ra giữa tín hiệu ghi và phát

Trường hợp A bị lỗi ( A’ = A + a


(5)


a là thành phần lỗi nằm trong tìn hiệu phát đối với các thành phần còn lại:        B = B’,  

C = C’,  D = D’,  P = P’,  Q = Q’

Như vậy  phương trình (5) thế vào (3) ta có



A + a + B + C + D + P = S0

(6)



A + a + 2B + 3C + 4D + Q = S1
(7)

Thế (1) và (2) vào (6) và (7)  ta có:



S0 = S1 = a



A = A’ – a = A’ – S0
(           Giá trị thật của A được tìm lại. Như vậy:

Khi 
S0  = S1  cho thấy dữ liệu A’ bị lỗi

            
2S0 = S1  cho thÊy………B’ .............

               3S0 = S1   .........................C’ .............

               4S0 = S1  ..........................D’ .............

Mặt khác khi mã cân bằng bị lỗi ta có mối quan hệ .

Nếu lỗi ở P’:      
S0 = p 


S1 = 0

Nếu lỗi ở Q’:              S0  = 0 


S1 = q


như vậy nhờ vào sự kiểm tra mối quan hệ giữa hội chứng S0 và S1 thông qua sử dụng 2 mã cân bằng P và Q lỗi nằm tại dữ liệu nào sẽ được xác định .


VD : Dữ liệu gốc ta có :
A = 4 ;    B = 3 ; 
C = 2 ;   D = 1



( phần tử cân bằng P = - 10, Q = - 20



( 
A + B + C + D + P = 0




A + 2B + 3C + 4D + Q = 0

Phương pháp này chỉ sử dụng cho những lỗi đơn, lỗi nhỏ còn khi dữ liệu bị lỗi nhiều hơn 2 thì không thể thực hiện bằng phương pháp này được mà lúc này sử dụng quy tắc Reed solomon.

Quy tắc Reed solomon (đan chéo dữ liệu) (CIRC-Cros Interleave Reed solomon Code) hiện nay được dùng khá phổ biến.

Dữ liệu trước khi ghi lên đĩa được đan xen (phân bố rải rác). Khi đọc dữ liệu lại được sắp xếp lại như cũ do vậy khi có lôi kép xâm nhập trên đĩa thì khi xử lí dữ liệu đã biên thành lỗi đơn. Ta có thể minh họa như sau:

1-…..A B, C D E F, G H I J, K L M N, O P Q R, S T U V, W X Y Z

2-......C G K O S W.....1

  .......D H L P T X......2

  .......E I M Q U Y.....3

   ......F J N R V Z.....4

3-.......C G K O S W................

..............D H L P T X............

..................E I M Q U Y.............

......................F J N R V Z.............

4-........,O L I F, S P M J,  W T Q N, .............





      .............
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       Lỗi kép
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                     Lỗi đơn






(Lỗi bộ phân tán)

Trường hợp 1: Chuỗi dữ liệu được chia thành từng khối nối tiếp nhau và một loại mã sửa lỗi (phần tử cân bằng) được cộng xen vào mỗi khối theo quy tăc Solomon

Trường hợp 2: Dữ liệu ở mỗi khối được sắp xếp lại thành hàng trên cùng một cột thẳng đứng.

Trường hợp 3: Dữ liệu ở hàng thứ 2 dịch sang phải một cột so với hàng 1, hàng 3 dịch 2 hàng 4 dịch 3.....

Trường hợp 4: Các dữ liệu theo chiều đứng trên cùng một cột sẽ được xếp lại theo chiều ngang của chuỗi dữ liệu mới .

Trường hợp 5: Dữ liệu được sắp trả lại đúng trình tự ban đầu bởi mạch giải mã đan xen . Phương pháp này đã biến các lỗi kép xảy ra liên tục thành các lỗi đơn. Và việc sửa lỗi trở nên  đơn giản hơn.

Tuy nhiên đối với các vết xước trầm trọng còn có những kiểu đan xen khác nữa 

d, Tín hiệu điều khiển và hiển thị (Control and Display)

Trong CD các rãnh ghi tín hiệu khong nhìn thấy được hoàn toàn khác biệt đối với đĩa analog cổ điển. Do đó vị trí bản nhạc, nhập đề luôn luôn phải được đại diện bằng các mã tín hiệu C và D được cộng vào tín hiệu C và D bao gồm 8 bít đặt tên kênh cho các bít này P, Q, R ,S,T ,U ,V, W. Hiện nay chỉ có kênh  P và Q được sử dụng các kênh còn lại sử dụng cho các lĩnh vực khác .

e, Biến đổi EFM (biến điệu mã 8 bít thành mã 14 bít – Eight to Fourteen Modulation)

 Ta biết một khung được thành lập bởi 33 biểu tượng (Symbol) một kí tự này gồm 8 bít, 24 từ biểu tượng , 8 biểu tượng sửa saivà 1 biểu tượng dành cho tín hiệu C và D (contronl and display). Mặt khác tín hiệu sau mã hóa sẽ được ghi lên đĩa dưới hình thức sự hiện diện hoặc sự vắng mặt các dữ liệu (Pít) trên đĩa. Tùy thuộc vào tín hiệu một chuỗi các bít 0 hoặc 1 có thể xuất hiện. Trong trường hợp này có nghĩa là sự vắng mặt liên tục của các lõm dữ liệu và sẽ xuất hiện một loại tín hiệu mặc nhiên và sẽ rất tệ hại là tín hiệu xung đồng bộ được tạo ra từ bề mặt đĩa bị nghẽn lại nghĩa là thành phần DC đã xuất hiện. Để khắc phục hiện tượng này người ta đã thực hiện phương pháp biến điệu EFM .

Biến điệu EFM là biến đổi dữ liệu 8 bít thành dữ liệu 14 bít . Mã được biến điệu bởi EFM sau đó sẽ dành quyền cung cấp các bít trên đĩa.Khi thành phần xung nhịp tạo ra tăng lên khoảng băng thông bị choán chỗ tăng lên (đây là điều ngoài ý muốn) do đó biến điệu phải áp dụng ở 1 tần số thích hợp khi đảo sang trạng thái có mặt hay vắng mặt của các pít.

Trong biến đổi mẫu EFM , mẫu 28 được chọn từ mẫu 214 . Và phải thỏa mãn điều kiện như sau: Số lượng từ 2 – 10 bít ‘0’ sẽ được chèn vào giữa các kênh bít  ‘1’( gọi là dịch luật  2- 10). Số thỏa mãn điều kiện này là 267 trong số 214= 16.384 mẫu đủ để đáp ứng 28 = 256 mẫu của mã 8 bít.

VD : 11000101 không thỏa mãn luật từ 2- 10

         10010001 thỏa mãn luật từ 2- 10 bít 0 giữa các bít 1.

Mục đích của biến điệu EFM là :

-  Tăng độ nhậy thông tin bằng cách thu hẹp dải thông bị chiếm chỗ.

- Tăng thành phần xung nhịp (clock) do 1 biểu tượng (symbol) đòi hỏi đối tượng là 1 phần tử xung nhịp cần phải tăng ‘1’  ‘0’ và các thành phần nghịch đảo .

- Giảm thành phần DC nếu các số không liên tục về tín hiệu sẽ trở nên mất các pít dữ liệu . thêm vào đó thông tin xung nhịp bị mất đi các vùng pít và không pít trên đĩa đọc ở khoảng nhỏ hơn 3T và lớn hơn 11T (  ngăn cản được thành phần tần số cao hơn và sự mất mát các phần tử xung nhịp. Để thực hiện công việc này không tồn tại nhiều hơn 1 số ‘1’ liên tục nhau cũng như số lượng số ‘0’ phải ở trong khoảng 2- 10 

f, Sự ghép các bít 

Sau biến đổi 8 sang 14bit. Sự phối hợp các bít giữa các mảng dữ liệu kế nhau có thể không thỏa mãn điều kiện là 2 – 10 bít . Phải xen giữa các bít 1. Do vậy trong EFM người ta cộng thêm 3 bit ghép để đối phó với vấn đề này.

VD:
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lúc đó phải dùng 3 bít ghép để thêm vào
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g) Tín hiệu đồng bộ:

Saukhi đã hoàn chỉnh tín hiệu EFM người ta cộng với tín hiệu đồng bộ khung gồm 24 bít cộng 3 bít ghép bằng 17 bít vào đầu mỗi khung.

· Tín hiệu đồng bộ được tạo ra theo một mẫu mà không thể lẫn với bất kỳ tín hiệu nào.

· Tín hiệu đồng bộ dùng nhận dạng đầu mỗi khung khi máy ở chế độ đọc và tạo tín hiệu kiểm soát vận tốc quay của đĩa để đảm bảo vận tốc dài.

h) Dạng tín hiệu ghi:

Tín hiệu analog sau khi được biến đổi A/D, tạo mã, sữa sai, biến điệu EFM…. hình thành một chuỗi các khung, mỗi khung gồm  588 bít  hệ thống và được ghi lên đĩa bởi các lõm dữ liệu 

Trong đó : 
Sync 24bít +3bít ghép = 27bít 




C và D 14 + 3 = 17 bít 




Audio data 1 (14+3)* 12 = 204 bít (các mẫu chẵn R0  L0 ; R2 L2)




Sửa sai Q (14+3)*4 = 68 bít.




Audio data 2  (14 + 3)* 12 =204 bít  (các mẫu lẻ L1 R 1,L3 R3)




Sửa sai P (14+3)*4 = 68 bít 




Tổng : 588bít 

Thời gian đọc một khung : 136,05 (s ứng với vậ tốc dài là 1,25 m/s.

Tần số Sync (FCK = 7,35 Khz)  FCK = 1/136,05 = 7,35 Khz

Tần số xung đếm bít BCK = 588/136,05 = 4,3218 Mkz 

3.4.  Hệ thống quang học:

Đầu CD và VCD đều có chung hệ thống quang học cụm quang học bao gồm các khối laser bán dẫn, cụm quang học, các diot nhận .

3.4.1  Laser bán dẫn :

         Laser được viết tắt bằng chữ : Light Ampli fication by Stimulated Emission of Radition

- khuyếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích 

- Laser bán dẫn là một trạng thái rắn 

- Sự khác nhau giữa ánh sáng thường và ánh sáng Laser

+ ánh sáng thường cho dù có cùng tần số nhưng lại khác nhau về pha nên không xảy ra hiện tượng giao thoa  

ánh sáng laser có đặc điểm :

+ Có bề rộng cực hẹp và cường độ ánh sáng cao 

+ Laser là một ánh sáng phẳng khi qua thấu kính hội tụ sẽ hội tụ thành 1 điểm 

- Laser bán dẫn: Khi phân cực thuận mối nối P-N của chất bán dẫn  các điện tử và lỗ trống được lấp vào miền P và N lúc đó các hạt mang điện thiểu số kết hợp với hạt mang điện đa só. Do đó sẽ phát sinh ra một loại ánh sáng tương ứng với độ chênh lệch về năng lượng. Loại ánh sáng này sẽ qua hệ thống đặc biệt trở thành ánh sáng laser sóng dừng.

- ánh sáng laser trong CD và VCD có bước sóng 790nm  và công suất 5nw 

3.4.2. Cấu trúc cụm quang học (laser pickup)

Laser diode: Tạo ra ánh sáng laser có bước sóng  = 780nm. Diode laser có 3 chân, 1 chân chung, 1 chân của diode laser (LD)1 chân của diode giám sát (MD)(monitor diode)

MD nhận ánh sáng từ LD cung cấp cho mạch APC để ổn định dòng tia 

Lưới nhiễu xạ : Khi tia laser qua lưới nhiễu xạ sẽ hình thành 3 tia. Một tia chính và hai tia phụ như hiện tượng nhiễu xạ cuả tia laser

Bán dẫn kính và lăng kính phân tia: Bán lăng kính cho phép truyền ánh sáng theo tỷ lệ 50% theo hướng truyền thẳng, 50% theo hướng vuông góc. Thấu kính phân tia có nhiệm vụ truyền toàn bộ 100% ánh sáng phụ thuộc vào góc phân cực của ánh sáng.

Thấu kính chuẩn trực (Colliimator lens): Thấu kính chuẩn trực có nhiệm vụ sửa dạng ánh sáng thành một chùm tia song song 

Phiến đổi hướng: Phiến đổi hướng được chế tạo bởi tinh thể có  tính dị hướng triết xuất của chúngthay đổi theo hướng ánh sáng. ánh sáng xuyên qua phiên này  sẽ bị lệch pha 900 so với thành phần nguyên thủy. Do đó ánh sáng phân cực hỏng được đổi thành phân cực vòng và ngược lại ánh sáng phân cực vòng được đổi thành phân cực thẳng 

Vật kính (Objectige lens): Dùng để hội tụ tia laser trên bề mặt đĩa, thấy kính này được điều khiển bởi 2 cuộn dây Focus coil và tracking coil. Khoảng cách giữa thấu kinh và bề mặt đĩa được điều chỉnh bởi cuộn hội tụ. Cuộn dây hoạt động sao cho thấu kính dịch chuyển  theo tín hiệu bề mặt đĩa 

Thấu kính lõm (Colcave lens): Thấu kính này được dùng để giảm đi ảnh hưởng của sự biến đổi theo chiều dài của đường dẫn ánh sáng trên photoditector  do sự thay đổi giữa vật kính và bề mặt đĩa 

[image: image11.wmf]
Thấu kính hình trụ (Cylinder lens):Được sử dụng trong khối nhận diện Focus . Tia sáng xuyên qua thấu kính này ban đầu biến đổi thành dạng elip theo chiều dọc. Sau đó biến thành vòng tròn và cuối cùng là elip theo chiều ngang.

Bộ tách quang (Photo Detector) Hay ma trận Diode: Đối với loại 3 tia ma trận diode sử dụng 6 diode nhận A,B,C,D,E,F. được bố trí như hình vẽ:
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      Một tia chính xuyên qua thấu kính hình trụ và rơi vào tổ hợp của các cảm biến A, B, C,D mà ngõ ra có thể nhận diện được sự sai lệch Focus. Tia phụ rơi trên các cảm biến E, F cung cấp cho ngõ ra các tín hiệu Tracking. Ngoài ra tín hiệu ghi trên bề mặt đĩa được lấy ra là tổng các cảm biến A, B, C, D lên vị trí mà tia chính rơi.

3.4.3. Cụm quang học loại một tia.

      Về cấu trúc cụm quang học loại một tia cũng tương tự như loại 3 tia tuy nhiên do yêu cầu về kích thước nhỏ gọn lên cụm quang học này không sử dụng lưới nhiễu xạ do đó ánh sáng Laser  không bị tách ra 3 tia mà chỉ tạo thành 1 tia hội tia lên đĩa . Tia sáng phản hồi  được đi vào lăng kính hình trụ và tập chung trên matrix diode 

      Trên matrận diot này người ta không sử dụng 2 diode phụ đẻ nhận diện sai lệch tracking mà chỉ sử dụng 4 diode ở phần trung tâm 

       Cụm quang học loại 1 tia thường được sử dụng trong phone CD, VCD, CD dùng trên xe hơi.

3.4.4  Các tia trên đĩa CD 


Khi tia laesr đi ra khỏi thấu kính hội tụ ,nó đi qua không khí và đến bề măt đĩa để đọc thông tin trên bề mặt đĩa. Trong qúa trình  đọc dữ liệu tia chính tập trung vào vệt đang đọc, 2 tia phụ bám sát bên cạnh để kỉêm tra tracking.


Các tia laser khi gặp pít (hố) sẽ không có sự phản xạ trở lại, khi gặp flat (mặt phẳng) tia laser được phản xạ trở về và được thu nhận bằng bộ tách quang.

bộ tách quang gồm 6 diode nhận, 4diode ở giữa thu dữ liệu do tia laser phản xạ về, 2 diode giám sát 2 bên thu dữ liệu phụ phục vụ cho việc điều chỉnh tracking

( Khi tia laser đi đúng track, cường độ phản xạ về 2 diode E, F bằng nhau thì điện áp đầu ra bộ so sánh bằng 0 


Khi tia laseer  bị lệch  cường độ phản xạ về 2 diode E, F là khác nhau ( điện áp bộ so sánh khác 0 

3.4.5 Kí hiệu cụm quang học: (laser pickup)
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3.5. Sơ đồ khối máy đọc đĩa  CD:

3.5.1. Sơ đồ:
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3.5.2. Nhiệm vụ các khối:

- Khối RF: Có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện và khuếch đại tín hiệu này cấp cho khối servo và khối xử lý tín hiệu âm thanh.

- Khối Data Strobe (tách dữ liệu): Có nhiệm vụ nhận tín hiệu RF Amp  để tách các bit clock giải điều chế EFM để trả lại mã nhị phân 8 bit của tín hiệu nguyên thuỷ. Ngoài ra khối Data strobe còn có nhiệm vụ tách tín hiệu đồng bộ đã cài sẵn trong quá trình ghi lên đĩa compact.

- Khối xử lý tín hiệu số ( DSP) :  Nhận tín hiệu từ Data Strobe cấp cho mạch giải đan xen, sửa sai, tách mã phụ.

- Khối xử lý tín hiệu âm thanh:  Nhiệm vụ là biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và tách ra 2 kênh riêng biệt đưa đến đầu ra.  
- Khối Servo:  TRong CD bao gồm 4 mạch điều chỉnh Servo sau:

+ SpindleServo - điều chỉnh vận tốc quay : Nhận tín hiệu phản hồi từ DSP cung cấp điện áp điều khiển vận tốc quay motor đảm bảo vận tốc quay biến thiên từ 500 vòng/phút đến 200 vòng/ phút khi cụm quang học khi cụm quang học chạy từ trong ra ngoài.

+ Focus Servo - điều chỉnh độ hội tụ: Nhận tín hiệu từ RF cấp điện áp thay đổi cho cuộn Focus làm dịch chuyển cụm quang học theo phương đứng để tìm điểm hội tụ.

+ Tracking Servo - Điều chỉnh vệt quét: Nhận tín hiệu từ RF cấp điện áp thay đổi cho cuộn Tracking làm dịch chuyển cụm quang học theo chiều ngang để đảm bảo tia laser đập  đúng vào tracking mà nó đang đọc.

+ Sled Servo: Nhận tín hiệu điều khiển từ khối tracking Servo để đưa ra điện áp điều chỉnh Sled motor dịch chuyển cụm quang học theo từng bước từ trong ra ngoài.

- Khối hiển thị: có nhiệm vụ hiển thị thời gian phát bản nhạc, số bản nhạc được điều khiển theo chương trình đếm số tracking đang phát.

- Khối vi xử lý: (System control) có nhiệm vụ nhận các tín hiệu từ hệ thống  phìm ấn, từ các khoá điện, báo tình trạng hệ cơ .. để điều khiển thích hợp ngoài ra còn tạo ra các tín hiệu ra data, clock giao tiếp với các mạch vi sử lý tín hiệu số, mạch servo….

3.5.3. Nguyên lý làm việc:

Khi bấm Power và nạp đĩa, cụm laser pickup dù đang ở vị trí nào cũng phải được Sled motor chạy dịch chuyển vào phía trong và đóng SW ở gầm giàn cơ lại và đưa máy về chế độ sẳn sàng. Lúc này VXL mới cho phép khối Servo và MDA hoạt động để điều khiển vật kính tìm điểm hội tụ và track ghi trên đĩa. đồng thời Spindle motor và Sled motor cùng hoạt động. Cụm quang học sẽ chuyển hết phần dẫn nhập ghi trên đĩa và hiển thị lên đèn huỳnh quang số bản nhạc và thời gian thực hiện.

Khi ấn Play thì tia laze đọc dữ liệu trên đĩa, ma trận diode nhận quang học sẽ chiếu ánh sáng laser thành tín hiệu điện rồi đưa đến khối RF - AMP được khuếch đại rồi chia làm 2 đường.

+ Đường 1:  dữ liệu được đưa đến khối tách dữ liệu ở đây sẽ tách ra các tín hiệu sau:
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 - Dữ liệu (Data) dạng EFM .

- Xung nhịp đếm bít (BCK)

 - Xung đồng bộ khung ( Sync)

 Đầu ra của DSP gồm các tín hiệu:  

- Dữ liệu (Data - tín hiệu số 16bit)

- Xung nhịp đếm bít (BCK – 4,3218MHz)

- Xung nhịp tách kênh (LRCK – 44,1KHz)

Tín hiệu này được đưa đến khối D/A khôi phục lại tín hiệu tương tự của từng kênh đưa đến bộ lọc và khuếch đại từng kênh sau đó đưa đến đầu ra out audio tại đầu ra khối DSP có tín hiệu điều khiển khối Spindle servo và khối này sẽ duy trì đĩa quay với tốc độ đài không đổi.

+ Đường 2: Focus Amp đưa đến servo để điều khiển sự quay của đĩa và vận hành hoạt động của cụm quang học.

3.5.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật của CD:

- Đĩa CD theo tiêu chuẩn:

+ Đường kính 12cm

+ Dầy 1,2mm

+ Các track ghi trên đĩa là các đường tròn đồng tâm

- ánh sáng laser sử dụng có bước sóng 780nm

- Tốc độ quay đĩa từ 500Vòng/ phút đến 200 vòng/ phút từ trong ra ngoài để đảm bảo vận tốc dài không đổi.

- Số kênh: 2 kênh R,L

- Độ méo hài < 0,008%

- Tần số lấy mẫu 44,1KHz

- Hệ điều chế : Biến đổi EFM ( 8 ( 14 Bit)

- Công suất phát xạ của diode laser: 0,2mW

3.6. Mạch cung cấp nguồn:

3.6.1. Đặc điểm:

- Nguồn trong CD sử dụng điện áp thấp, thường được ổn áp bằng TZT hoặc IC họ 78xx, 79xx.

- Nguồn trong CD thường đơn giản nhưng yêu cầu độ ổn định rất cao, độ gợn sóng nhỏ. đối với nguồn đơn yêu cầu độ gợn nguồn < 5%, đối với nguồn đôi thì điện áp giữa nguồn dương và nguồn âm không được chênh lệch quá 20%.

- Các mức nguồn trong CD thường dùng là:

+5V cung cấp cho Vi xử lý, Servo, DSP, chuyển đổi D/A, hiển thị.

+8V đến 12V cung cấp cho các MDA, các IC OPAM.

-24V đến – 30V cung cấp cho phân cực đèn huỳnh quang

AC 2,5V đến 3V cung cấp cho nung tim đèn huỳnh quang

Ngoài ra các máy còn sử dụng nguồn đôi: 
(5V, (8V đến (12V

3.6.2. Các mạch nguồn máy thực tế:

[image: image16.wmf]-

A

B

CPU

tray SW

OPEN/

CLOSE SW

Lệnh điều khiển

Ucc

Ucc

Q2

Q1

M2

R2

R1



3.7. Mạch tự động điều chỉnh công suất Laser (APC)

3.7.1. Nhiệm vụ, đặc điểm:
Ta biết dòng qua diode Laser thường nằm trong khoảng từ 40mA đến 70mA, do đó để đảm bảo cho diode làm việc ổn định và đảm bảo an toàn về tuổi thọ cho diode laser người ta thiết kế cho nó mạch APC (Automatic Power Control) Tự động điều chỉnh công suất laser, mạch có thể sử dụng TZT hoặc IC.

3.7.2. Mạch APC dùng Transitor:


3.7.3. Mạch APC dùng IC:

3.8. Mạch xử lý tín hiệu âm thanh:

3.8.1. Sơ đồ khối:

3.8.2. Nhiệm vụ các khối:

- RF: bao gồm các khối I - V qua OP AMP (1) và (2) tín hiệu đầu vào từ A + C và B + D đưa vào biến đổi I- V sau đó được đưa đến bộ cộng tín hiệu rồi sang mạch sửa dạng, sửa hình học để tạo tín hiệu RF ở đầu ra.

- Tách dữ liệu: Nhận tín hiệu từ mạch RF đưa tới và tách ra 3 dạng tín hiệu sau: 

+  Data dạng EFM, 

+ Xung nhịp đếm bít BCK, 

+ tần số xung đồng bộ frame syne

- Khối DSP: làm nhiệm vụ giải điều chế EFM biến tín hiệu 14 bít thành tín hiệu 8 bít ban đầu nhờ chương trình đã ghi sẵn trong bộ nhớ ROM tín hiệu 8 bít sẽ được đưa sang bộ nhớ RAM. Bộ nhớ RAM chịu sự  điều khiển của 2 khối diều khiển ghi và đọc 

- RAM:  + có nhiệm vụ loại bỏ bất ổn vì dữ liệu khi đọc có thể có rồi  mất do trầy xước hoặc do tốc độ đọc không đều.

+ có nhiệm vụ tách ra 3 dữ liệu mã phụ data, BCK< LR/CK để đưa đến khối D/A và tách ra 1 số mã phụ để điều khiển hệ thống 

- Mạch biến đổi D/A: biến đổi tín hiệu digital 2 kênh L.R sang tín hiệu Analog 2 kênh L, R 

3.8.3. Mạch xử lý tín hiệu âm thanh máy Sony CDP 211:

3.9. Mạch điều chỉnh hệ cơ ( Servo – Hệ thống tùy động):

3.9.1. Khái niệm:

Servo là hệ thống tùy động dùng để điều khiển hệ cơ hoạt động một cách chính xác trong quá trình đọc đĩa. Trong CD có 4 mạch servo bao gồm: 

· Focus servo: tạo tín hiệu điều khiển cuộn focus coil làm cho vật kính dịch chuyển theo chiều thẳng đứng focus servo điều chỉnh hội tụ.

· Tracking servo: điều khiển cuộn tracking coil làm cho vật kính dịch chuyển    theo chiều ngang mục đích tia laser đạt đúng tracking 

· Spindle servo: điều khiển motor quay đúng tốc độ.

· Sled servo: điều khiển motor dịch chuyển cụm quang học từ trong ra ngoài hoặc ngược lại.

3.9.2. Sơ đồ khối:


a. Mạch focus servo:
Có nhiệm vụ dùng để điều khiển vật kính dịch chuyển theo chiều đứng để đạt được độ hội tụ chính xác của tia laser trên bề mặt đĩa.

Sơ đồ Focus sesvo: 

- Focus again:  điều chỉnh hệ số khuếch đại hội tụ 

- Focus error:  phát hiện sai lệch hội tụ 

- Focus search:  do hội tụ 

- I - V:  biến đổi dòng điện sang điện áp 

- FOF:   Forcus OF 

- MDA: mạch khuếch đại lái 

- VREF: điện áp tham chiếu (điện áp chuẩn)

+ Nguyên lý: Đối với máy CD thì yêu cầu khi bắt đầu đọc dữ liệu thì hội tụ phải chính xác do vậy mạch focus servo là mạch đầu tiên làm việc trong máy.

- Khi cấp nguồn thì CPU đưa đến mạch Focus servo lệch FO - ON đồng thời khoá S1 về vị trí S (dò).

- Khi dò xung răng cưa từ mạch focus seach được đưa đến khống chế mạch MDA. Mạch MDA sẽ điều khiển focus coil để dò điểm hội tụ đúng.

- Tại đầu ra FOF có tín hiệu đưa về mạch CPU báo cho mạch CPU biết quá trình dò hội tụ được tiến hành. 

- Khi đó hội tụ đúng tại đầu ra FZC có tín hiệu thông báo về CPU, CPU sẽ tác động cho S1 về vị trí F là quá trình điều chỉnh hội tụ.

- Khi vật kính ở vị trí đúng thì điện áp đầu ra FEO = 0 dòng qua cuộn 

focus coil = 0 vật kính không dịch chuyển.

- Nếu hội tụ sai thì điện áp đầu ra FEO ( 0.

- Nếu UFEO  > 0 thì Q1 dẫn có dòng I1 chạy qua focus coil từ dưới lên trên làm cho vật kính dịch chuyển xuống dưới.

- Nếu UFE0 = 0 vật kính không dịch chuyển.

b.M¹ch tracking servo :

Dùng để điều khiển vật kính theo phương ngang để sao cho tia lase bám đúng track.


Nguyên lý làm việc:

-Tín hiệu điện diode E, F qua biến đổi I - V của OP AMP (1) và (2) điện áp ra của OP AM (1) (2) là U1 và U2 được đưa đến mạch phát hiện lệnh tracking error dùng opam  (3).

-Khi laser đọc đúng track U1 = U2 (  Ura = 0  

-Khi laser đọc sai track U1 ( U2 (  Ura ( 0  

-Khi tín hiệu lệch qua mạch lọc mạch sửa pha và đưa đến tầng khuếch đại đệm của opam (4) ( Điện áp đầu ra opam (4) sẽ khống chế mạch MDA

-Nếu tia Laser đọc đúng thì Ura của opam (4) bằng 0 cuộn Tracking Coil không có dòng.

-Nếu tia Laser đọc sai thì mạch MDA tạo dòng qua cuộn Tracking Coil để điều khiển vật kính dịch chuyển theo chiều ngang.

+ Nhảy Track

- Nhảy Track xảy ra khi tia Laser đọc hết Track này nhảy sang Track ( hoặc khi người sử dụng dò tìm 1 đoạn của bài hát ( Lệnh từ CPU đưa đến S1 đóng để cô lập mạch Tracking servo cho opam (4) để tạo dòng cho Tracking Coil làm cho tia laser từ track trong ra ngoài hoặc ngược lại.

c.M¹ch Sled Servo:

Dùng để điều khiển motor dịch chuyển cụm quang học chuyển động từ trong ra ngoài và ngược lại.

Nguyên lý làm việc:

- Khi đọc dữ liệu tín hiệu đưa đến đầu vào của SLED SERVO lấy từ đầu ra của mạch Tracking servo qua mạch tích phân.

- Trong quá trình đọc khi vật kính dịch chuyển từ trong ra ngoài thì điện áp đầu ra mạch tích phân tăng dần trong thời gian này motor dịch chuyển cụm quang học từ trong ra ngoài.

-  Khi vật kính dịch chuyển hết tầm thì điện áp ở đầu ra của mạch tích phân = UREF vào OPAM (1) lật trạng thái ( có 1 xung dương đưa đến đầu vào mạch MDA làm cho motor dịch chuyển cụm quang học quay ngược lại.

Nguyên lý chọn bài hát: 

- Khi người ta sử dụng chọn bài hát sẽ ấn phím chọn trên mặt máy tín hiệu sẽ được đưa đến mạch xử lý, mạch vi xử lý sẽ căn cứ vào cụm quang học hiện thời và vị trí cần khi xuất sẽ quyết định cụm quang học di chuyển từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong.

- Đóng S1 để cô lập mạch Sled servo sau đó S2 hoặc S3 để cụm quang học dịch chuyển ra ngoài hoặc vào trong và khi tìm được bài hát theo yêu cầu thì motor sẽ tự động đứng dừng và máy trở về vị trí play.

Mạch Sled servo dùng CXA 1081 và CXA 1082

d. Mạch Spindle Servo:

Trong đó:

1. Quá trình khởi động động cơ

2. Quá trình tự do với tốc độ không đổi 

3. Quá trình chỉnh thô (CLV - S)

4. Quá trình chỉnh tinh (CLV - P)

Việc điều khiển động cơ quay đĩa:

- Khi tấm lệnh Play sẽ cấp điện áp để khởi động motor quay đĩa sau khi vận tốc motor tương đối lớn chuyển sang chế độ quay tự động với tốc độ không đổi lúc này tia laser có thể đọc được dữ liệu RF ở mức độ chính xác tương đối sau đó chuyển sang quá trình chỉnh thô tức  là dữ liệu EFM đưa tới qua bộ tách tín hiệu đồng bộ khung tách sang tần số 7,35Khz đưa qua mạch so sánh tần số, mạch so sánh tần số và so sánh tần số đồng bộ khung với fchuẩn= 7,35khz   do bộ dao động thạch anh tạo ra. Khi có sự sai lệch 2 tần số này thì tín hiệu đầu ra của mạch so sánh tần số sẽ đưa đến khống chế mạch MDA làm cho motor quay lên hay chậm đi sao cho tần số đồng bộ khung chính xác là 7,25khz.

- Khi quá trình chỉnh thô đã hoàn thành S1 đóng xuống dưới và đưa mạch chỉnh tinh vào làm việc. Tín hiệu EFM đưa đến được tách ra xung nhịp đếm bít (BCK) 4,3218Mhz được đưa đến mạch so sánh.

- Mạch so sánh pha sẽ so sánh tàn số BCK với tần số 4,318Mhz do bộ dao động thạch anh tạo ra. Khi có sự sai lệch tần số điện áp ở đầu ra mạch so sánh pha sẽ khống chế mạch MDA để motor quay với tốc độ chính xác.

3.9.3. Các mạch MDA trong CD:

a. Mạch loading motor: Mạch điều khiển động cơ nạp đĩa 

- MDA dùng TZT: 

Nguyên lý hoạt động:

- Khi có lệnh OPEN đưa vào từ phần điều chỉnh của người sử dụng của A vi xử ký xuất ra mức điện áp cao làm cho OPAMP bão hào dương ở lối ra có mức cao. Nếu Q1 dẫn có dòng từ +UCC đến Q1 đến M về mass làm cho M quay để đẩy khay đĩa ra ngoài, cảm biến OPEN/CLOSE báo khay ra hết vi xử lý dừng cung cấp lệnh làm cho Q1 tắt M không quay.

- Khi có lệnh CLOSE của B của vi xử lý xuất ra mức cao làm cho opamp bão hoà âm lối ra có mức thấp làm cho Q2 dẫn có dòng từ mass đến M qua Q2 về -UCC làm cho M quay để đẩy khay vào hết vi xử lý dùng cung cấp lệnh để cho Q2 tắt M không quay.

3.10. Mạch Vi xử lý:

3.10.1. Sơ đồ khối:


3.10.2. Các ký hiệu trên sơ đồ:

	R/C In
	đầu vào điều khiển từ xa

	ADR
	đầu vào địa chỉ

	CS (chip selector)
	chọn chíp

	CLK
	xung nhịp đếm

	Loading
	ra vào đĩa

	IR (infrared) 
	tia hồng ngoại 

	Disc change
	đổi khay đĩa 

	Tray motor
	motor đổi đĩa (dùng cho máy có nhiều khay đĩa)

	X latch

Xlat
	cho phép chốt dữ liệu

	Reset 
	đặt lại

	C in (Count in)
	xung đếm track

	MIRR 
	tín hiệu cho biết đã có tín hiệu từ đĩa hay chưa

	Segment
	hiển thị bằng các đoạn diode 

	Grid 
	hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng 

	Display 
	hiển thi 

	WFCK 

(Write frame clock )
	xung nhịp cho phép đọc khung

	SQ DATA 
	Mã phụ dưới dạng dữ liệu 

	SQ CK
	Mã phụ dưới dạng xung nhịp 

	FOK (focus OK) 
	đã có focus

	Key in
	đường vào ma trận bàn phím 

	key out
	đường ra ma trận bàn phím 

	Sen sor 
	cảm biến 

	SW(switch)
	Công tắc 

	Sen Se
	cảm nhận hoạt động cảu mạch focus servo


+ Lệnh vào: - từ ma trận bàn phím 

· từ điều khiển từ xa

· từ cảm biến 

· từ các chuyển mạch 

+ Lệnh ra: 

· Lệnh ra vào khay đĩa 

· Lệnh đổi đĩa 

· Lệnh mở diode laser 

· Lệnh mở nguồn 

· Lệnh hiển thị 

+ Tín hiệu giao tiếp: 

· Tín hiệu giao tiếp với ROM 

· Tín hiệu giao tiếp với khối xử lý âm thanh 

· Tín hiệu giao tiếp với khối servo.
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